
 

 

Về Đặc điểm HÀNH VI TIÊU DÙNG 
CỦA NGƯỜI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Nguyễn Hoàng ánh(*)
 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn nhất và có thu 
nhập bình quân đầu người cao nhất trong cả nước. Tuy nhiên, do những 
nét đặc trưng về địa lý, văn hóa, hoàn cảnh lịch sử..., nên hành vi tiêu 
dùng của người dân tại hai thành phố này có những nét đặc trưng riêng. 
Trên cơ sở phân tích các kết quả điều tra, nghiên cứu của các công ty 
nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, tác giả chỉ rõ những điểm 
tương đồng và khác biệt trong hành vi tiêu dùng của người dân ở hai 
thành phố này hiện nay, những điều rút ra từ nghiên cứu này cho thấy 
rõ những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân so với hình 
ảnh cổ truyền thường thấy trong quan niệm của chúng ta. 

I. Việc nghiên cứu hành vi người 
tiêu dùng có một vai trò quan trọng. Các 
kết quả nghiên cứu hành vi người tiêu 
dùng sẽ có tác dụng: trước tiên là đối với 
nhà nước, giúp hiểu rõ hơn về việc tiêu 
dùng của người dân. Nhà nước sẽ hiểu 
được các yếu tố tác động đến tiêu dùng, 
hiểu được người tiêu dùng sẽ suy nghĩ, 
cân nhắc như thế nào trước khi đưa ra 
quyết định mua sắm của mình. Từ đó, 
nhà nước có thể hoạch định các chính 
sách nhằm điều tiết thị trường, định 
hướng cho người tiêu dùng; Có thể bảo vệ 
sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng 
thông qua các biện pháp tuyên truyền, 
các văn bản pháp luật; Giúp nhà nước 
đưa ra các chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích các doanh nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng đạt tiêu chuẩn, chất lượng. 
Đồng thời cũng đưa ra các hình thức xử 
phạt đối với các doanh nghiệp sản 
xuất,)kinh doanh hàng hóa không đạt 
tiêu chuẩn, không đảm bảo sức khỏe cho 
người tiêu dùng. (* 

Thứ hai là với doanh nghiệp, việc 
nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, các doanh nghiệp nhập 
khẩu hàng hóa hiểu biết hơn về các yếu 
tố tác động đến hành vi người tiêu dùng 
như: yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, yếu 
tố cá nhân, yếu tố tâm lý, yếu tố hoàn 

                                         
(*)

 PGS. TS., Trung tâm Hợp tác châu ¸ - Thái 
Bình Dương, trường Đại học Ngoại thương. 
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cảnh. Hiểu được hành vi người tiêu 
dùng sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu 
được đầy đủ những động cơ thúc đẩy 
người tiêu dùng tiêu dùng sản phẩm. 
Doanh nghiệp sẽ hiểu được tại sao người 
tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này, tại 
sao họ lại chọn mua ở địa điểm này... 
Doanh nghiệp sẽ hiểu được việc thiết kế 
kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc, tính năng 
sản phẩm có phù hợp với thị hiếu, sở 
thích của người tiêu dùng hay không. 
Qua đó, các doanh nghiệp có thể đưa ra 
các chiến lược cạnh tranh với đối thủ 
cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu 
thông qua việc: đưa ra những định 
hướng sản xuất, kinh doanh trong ngắn 
hạn hay dài hạn về số lượng cũng như 
chủng loại hàng hóa; cải tiến sản phẩm 
hay tung ra những sản phẩm mới trên 
thị trường; có những chiến lược 
Marketing như thế nào để tác động vào 
người tiêu dùng, kích thích họ tiêu dùng 
sản phẩm... 

Thứ ba là đối với người tiêu dùng: 
Tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong 
cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, tiêu 
dùng ở Việt Nam hiện nay còn nhiều 
vấn đề. Trước hết, do hoàn cảnh xuất 
phát từ một nước nông nghiệp nghèo, 
lạc hậu, hàng hóa khan hiếm, chuyển 
sang nền kinh tế thị trường với hàng 
hóa dư thừa, nhiều người tiêu dùng Việt 
Nam chưa định hướng được hành vi tiêu 
dùng của mình, dẫn đến tiêu dùng tràn 
lan, lãng phí. Bài học kinh nghiệm của 
nhiều nước đi trước cho thấy, nếu không 
tự điều chỉnh được, người tiêu dùng có 
thể lâm vào tình trạng nợ nần, phá sản, 
thậm chí tự sát, ảnh hưởng đến gia 
đình, xã hội. Điều tra của các hãng 
nghiên cứu thị trường cũng cho thấy, 
một bộ phận giới trẻ Việt Nam chưa trải 
qua giai đoạn khó khăn, lại được gia 

đình bảo bọc quá kỹ nên có xu hướng 
tiêu xài quá mức, vọng ngoại, không 
tích lũy cho tương lai. Hành vi tiêu 
dùng phung phí cũng là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ 
của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Thực 
trạng này đòi hỏi các bậc cha mẹ cần 
trang bị cho mình những kiến thức về 
hành vi tiêu dùng, nhằm trước hết điều 
chỉnh hành vi của bản thân, làm gương 
cho con cái và kịp thời chấn chỉnh 
những hành vi tiêu dùng quá mức của 
con cái. Hơn nữa, do kém hiểu biết về 
hàng hóa, phụ thuộc vào quảng cáo, nên 
người Việt Nam chưa  được coi là “người 
tiêu dùng thông minh”, tức là biết tiêu 
dùng sao cho bảo vệ tốt nhất quyền lợi 
của mình, nên chỉ biết trông chờ vào 
thiện chí của nhà sản xuất và phân 
phối. Nếu am hiểu hơn về tiêu dùng, 
chúng ta sẽ tránh dược tình trạng này. 

II. Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh (Tp. HCM) là hai thành phố lớn 
nhất và có thu nhập bình quân đầu 
người cao nhất trong cả nước. Đây cũng 
là hai thị trường tiêu dùng lớn nhất ở 
Việt Nam. Theo kết quả khảo sát về 
Mức chi phí sinh hoạt (Cost living 
Survey) của  Tổ chức tư vấn nguồn nhân 
lực (MHRC), năm 2003, Hà Nội và Tp. 
HCM đứng thứ 14 và 16, năm 2004 
đứng thứ 29 và 36 về mức chi phí sinh 
hoạt tại 144 thành phố trên toàn thế 
giới. Đến năm 2007 Hà Nội và Tp. HCM 
đứng thứ 56 và 60 còn thứ hạng năm 
2008 là thứ 91 và 100 – giảm nhiều bậc 
so với năm trước nhưng vẫn là 2 thành 
phố đắt đỏ nhất Đông Nam á, chỉ sau 
Singapore. Đặc biệt, năm 2009, Hà Nội 
vượt lên đứng thứ 58 và Tp. HCM đứng 
thứ 69 trong số 100 thành phố đắt đỏ 
nhất thế giới (1). Mức đắt đỏ này chủ yếu 
là do giá bất động sản ở Việt Nam quá 
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cao, nhất là ở Hà Nội. Nhưng điều này 
cũng chứng tỏ tiêu dùng ở Hà Nội đã 
tăng nhiều hơn Tp. HCM trong thời kỳ 
Đổi mới. 

Nhiều công ty nghiên cứu thị trường 
đã từng tiến hành điều tra hành vi tiêu 
dùng của người dân tại hai thành phố 
này như Nielsen Việt Nam, Taylor 
Nelson Sofres (TNS), MHRC, Báo Sài 
Gòn tiếp thị... Trong khuôn khổ có hạn 
của bài viết này, căn cứ trên các kết quả 
nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của 
người dân ở hai thành phố Hà Nội và 

Tp. HCM của 
các công ty 
nghiên cứu thị 
trường trên, 
chúng tôi chỉ ra 
những thay đổi 
trong hành vi 
tiêu dùng của 
người dân ở hai 
thành phố này 
trên các 
phương diện: 

nhận biết nhu cầu, tìm 
kiếm thông tin, đánh giá 
và lựa chọn giải pháp và 
việc chọn lựa cửa hàng và 
mua sắm. 

Theo Margot Cohen, 
nữ phóng viên của FEER, 
hiện giờ người dân Hà Nội 
ngày càng ưa chuộng 
những nhãn hiệu hàng hóa 

đắt tiền, trong khi người miền Nam lại 
thích hàng hóa rẻ hơn (2). Đồng ý với 
nhận định này, ông Hiromoto Harano - 
Trưởng phòng bán hàng của Công ty Toto 
Việt Nam nêu rõ “Người Hà Nội tương đối 
giống người Nhật. Họ ngại mặc cả” (3). 
Những nhận định này cũng phù hợp với 

kết quả khảo sát của Báo Sài Gòn tiếp thị 
(bảng 1). 

Qua bảng trên, ta có thể thấy trong 
hầu hết các khoản chi tiêu, tổng số tiền 
người dân Hà Nội chi tiêu đều nhiều 
hơn người dân Tp. HCM, thậm chí trong 
một số khoản chi tiêu, cả số lần và số 
tiền chi tiêu đều nhiều hơn (như du lịch 
nước ngoài, mua quần áo, mỹ phẩm, 
mua các sản phẩm dịch vụ khác). Xu 
thế này càng được khẳng định trong 
thời gian gần đây. Rõ ràng, trung tâm 
tiêu dùng đã di chuyển từ Tp. HCM ra 

Hà Nội, làm thay đổi hình ảnh cổ 
truyền về “Hà Nội tằn tiện và Sài Gòn 
hoang phí”. 

Năm 2009, công ty AC Nielsen, một 
công ty điều tra thị trường toàn cầu đã 
tiến hành điều tra về tình hình tiêu 
dùng của trên 1000 người ở Hà Nội và 
Tp. HCM. Kết quả điều tra này và một 
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số thông tin khác cho ta thấy một số nét 
chính trong hành vi tiêu dùng của người 
dân hai thành phố này như sau: 

1. Nhận biết nhu cầu 

Người tiêu dùng ở hai thành phố có 
những ưu tiên khác biệt trong mua sắm. 

Điểm khác biệt nổi bật đầu tiên là 
mặc dù người dân ở cả 2 thành phố đều 
lo lắng  về chi phí nhưng nỗi lo lắng của 
người dân Hà Nội là cụ thể hơn, trước 
hết là lo lắng về giá thực phẩm, giá 
xăng... Điều này chứng tỏ chi phí cho 
thực phẩm vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong thu nhập của người dân Hà Nội. 
Trong khi ở các nước phát triển, chi phí 
cho thực phẩm chỉ từ 10 – 15%, thì ở 
nước ta chi phí này lên tới 29% ở Hà Nội 
và 24% ở Tp. HCM (xem: 4). Sự khác 
biệt về tỷ lệ này ở hai thành phố cũng có 
thể lý giải được. Bởi, thông thường, cư 
dân ở nơi phát triển hơn sẽ có thu nhập 
cao hơn, nên dù họ chi tiêu cho thực 
phẩm ở mức cao hơn hay tương đương 
những nơi khác, thì tỷ lệ này vẫn thấp 
hơn. Mức chi tiêu cao cho thực phẩm 
chứng tỏ đời sống của người dân còn ở 
mức thấp, việc lo ăn vẫn còn là gánh 
nặng cho hầu hết các gia đình thành 
thị. Hơn nữa, đây cũng là một dấu ấn 
của văn hoá.  

Người Việt Nam có truyền thống coi 
trọng việc ăn uống, miếng ăn không chỉ 
mang ý nghĩa vật chất mà còn nhằm 
thoả mãn nhiều yếu tố tinh thần khác. 
Miếng ăn thể hiện khát vọng về danh 
giá: “Một miếng giữa làng bằng một 
sàng xã bếp”. Miếng ăn được đặt vào 
quan hệ ứng xử giữa người với người: 
“Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Miếng ăn 
còn được dùng để thể hiện ý tứ con 
người: “Ăn trông nồi, ngồi trông 

hướng”... Sự coi trọng việc ăn uống một 
mặt bắt nguồn một phần từ bản chất ý 
tứ, khép nép của văn hoá phương Đông 
mà người Hà Nội là một đại diện.  

Bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi văn hóa 
phương Tây, người Tp. HCM thường 
không quá giữ gìn ý tứ trong việc thoả 
mãn các nhu cầu tự nhiên như vậy. Do 
ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, 
người dân Hà Nội cũng quan tâm nhiều 
hơn đến tính ổn định trong công việc và 
phúc lợi cho con cái. Ngược lại, người 
Tp. HCM có nhiều kinh nghiệm hơn về 
đời sống công nghiệp nên chú trọng 
nhiều đến sức khỏe và sự cân bằng giữa 
công việc và đời sống. Điều này cũng 
phù hợp với kết quả điều tra của báo 
Sài Gòn tiếp thị năm 2006. Những mối 
quan tâm khác nhau sẽ dẫn đến nhu cầu 
tiêu dùng khác nhau. Theo nhận định của 
các chuyên gia của AC Nielsen, người tiêu 
dùng Hà Nội khó tính hơn nhiều so với 
người Tp. HCM, với những đặc trưng sau: 

-  Người dân Hà Nội có nhiều nhu 
cầu, nhiều ham muốn nhưng sẵn sàng 
chờ đợi đến khi có dịp tốt. 

-  Đòi hỏi cao nhưng lại muốn có giá 
cả hợp lý. 

-  Bảo thủ hơn trong nhu cầu của 
mình.  

Vì vậy, quá trình tìm kiếm thông tin 
của người dân hai thành phố cũng có 
nhiều khác biệt. 

2. Tìm kiếm thông tin 

Mặc dù dân cả hai thành phố đều 
tìm kiếm thông tin thông qua quảng cáo 
nhưng cách thức tiếp nhận quảng cáo 
cũng khác nhau. ít kinh nghiệm hơn với 
kinh tế thị trường, người dân Hà Nội bị 
ảnh hưởng bởi quảng cáo nhiều hơn. 
Nghiên cứu của TNS Việt Nam năm 



Về đặc điểm hành vi tiêu dùng...  41 

 

 

2001 cho thấy, quảng cáo trên tivi 
chiếm vị trí vô cùng quan trọng, vượt xa 
các hình thức quảng cáo khác. Tuy 
nhiên, số người quan tâm đến quảng cáo 
trên tivi và báo chí ở Tp. HCM cao hơn 
nhiều so với ở Hà Nội, một phần do các 
phương tiện thông tin đại chúng phía 
Nam năng động hơn. Trong ba miền ở 
Việt Nam, nghề báo ở miền Nam luôn 
được tiếng là thành công hơn cả. Ngược 
lại, tỷ lệ người dân Hà Nội quan tâm 
đến hầu hết các phương tiện quảng cáo 
khác (trừ tạp chí),  đều cao hơn Tp. 
HCM. Điều này có lẽ xuất phát từ bản 
tính của người Bắc, ưa cụ thể, thiết 
thực, nên những hình thức quảng cáo 
cho phép tiếp xúc trực tiếp với hàng hoá 
như hội chợ triển lãm, mẫu thử, giao 

hàng tại nhà, 
khuyến mại 
tại nơi bán..., 
sẽ dễ thu 
được hiệu quả 
hơn (xem 
bảng 3).  

Những số 
liệu nghiên 
cứu, đánh giá 
về vai trò của 
quảng cáo ở 
bảng 3 cho 
thấy, quyết 
định mua 
sắm của 

người dân ở cả hai thành phố bị ảnh 
hưởng bởi quảng cáo khá lớn, nhưng 
ảnh hưởng của quảng cáo đến người Hà 
Nội nhiều hơn (xem bảng 3). 

3. Đánh giá và lựa chọn giải pháp 

Văn hóa là yếu tố ảnh hưởng tới quá 
trình đánh giá và lựa chọn giải pháp 

trong quyết định mua sản phẩm của 
người tiêu dùng. 

Kết quả điều tra của Nielsen cho 
thấy, người Hà Nội chịu ảnh hưởng 
nhiều bởi văn hóa tập thể trong khi 
người Tp. HCM thể hiện tính cá nhân 
cao hơn. Trước khi mua hàng, người 
Việt Nam thường hỏi ý kiến người khác 
như bạn bè, người thân, người bán 
hàng... nhưng người dân Tp. HCM sẽ 
quyết định dựa trên ý kiến cá nhân còn 
người dân Hà Nội lại quan tâm nhiều 
hơn đến ý kiến những người xung quanh 
(xem: 7, tr.17). ý thức về thể diện cũng 
ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua 
hàng của người Hà Nội, nhưng có vẻ ít 
ảnh hưởng đến người Tp. HCM (xem: 7, 
tr.17).  

Kết quả này cho thấy, thuyết phục 
người tiêu dùng Hà Nội khó hơn nhiều 
so với người Tp. HCM vì chúng ta sẽ 
phải thuyết phục cả cộng đồng, nhưng 
cũng chính vì vậy, người tiêu dùng Hà 
Nội sẽ là những khách hàng trung 
thành hơn! Ví dụ: khi được hỏi “Khủng 
hoảng kinh tế và thu nhập sút giảm ảnh 
hưởng thế nào đến tiêu dùng cá nhân?”, 
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người dân Tp. HCM cho rằng, họ sẽ 
chuyển sang mua hàng rẻ hơn, hoặc 
giảm bớt tiêu dùng, nhưng người dân 
Hà Nội vẫn sử dụng nhãn hiệu cũ mà 
chỉ mua ít hơn mà thôi! 

4. Chọn lựa cửa hàng và mua sắm 

Là địa phương có truyền thống văn 
hóa lâu đời, người dân Hà Nội gắn bó 
với phương thức phân phối cổ truyền là 
đi chợ khi mua sắm. Tuy nhiên, phương 
thức phân phối hiện đại là siêu thị, 
trung tâm thương mại cũng ngày càng 
được nhiều người tiêu dùng lựa chọn 
hơn. Số lượng người đi mua sắm tại các 
trung tâm thương mại, các siêu thị từ 
năm 2005-2007 đều tăng, trung bình 
khoảng 5,2%. Cụ thể, lượng người đi siêu 
thị, trung tâm thương mại ở bốn thành 
phố chính là Tp. HCM, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Cần Thơ tăng liên tục từ 7,7 triệu 
người năm 2005 lên 7,9 triệu/người năm 
2006 và 8,5 triệu người năm 2007. Trong 
đó, Hà Nội là địa phương có đối tượng 
thường xuyên đi siêu thị một tuần/lần 
đứng thứ 2, sau Tp. HCM, với khoảng 
1,25 triệu người/năm và số lượng này có 
xu hướng tăng lên. Một nghiên cứu khác 
của AC Nielsen cũng đã chỉ ra: ở Việt 
Nam, số lượng người thỉnh thoảng đi 
mua sắm ở các siêu thị đã tăng thêm 
40% từ mức 
66% trong năm 
2007 lên 96% 
vào năm 2008. 
Số người dân 
sử dụng các 
kênh siêu thị 
là kênh mua 
sắm chủ yếu 
của mình đã 
tăng từ 11% 
(năm 2007) lên 

21% trong 2008 (5). 

Theo thống kê của Sở Thương mại 
Hà Nội, số lượng các siêu thị, trung tâm 
thương mại trên địa bàn thành phố tăng 
gấp 3 lần trong thời gian từ 2000 - 2006. 
Hiện nay có khoảng 70 siêu thị, trung 
tâm thương mại có quy mô khác nhau 
treo biển hoạt động, trong đó có một số 
tập đoàn phân phối nước ngoài đã đầu 
tư kinh doanh trung tâm thương mại, 
siêu thị như Tập đoàn Metro Cash & 
Carry (Đức), Bourbon (Pháp), Zen Plaza 
(Nhật Bản). Ước tính trong năm 2005, 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổng 
mức lưu chuyển hàng hoá của các trung 
tâm thương mại, siêu thị đạt khoảng 
5.088 tỉ đồng, chiếm 11,3% tổng mức 
lưu chuyển hàng hoá bán lẻ của toàn 
thành phố (6).  

Bên cạnh việc lựa chọn kênh phân 
phối, quyết định lựa chọn hàng hóa để 
mua sắm ở hai thành phố này cũng có 
nhiều nét đặc trưng riêng. Những cuộc 
khảo sát gần đây đều cho thấy, yếu tố 
đầu tiên người dân Hà Nội quan tâm là 
giá cả. Khi được hỏi về loại hình khuyến 
mại ưa thích, người Tp. HCM đưa ra 3 
hình thức là: tăng số lượng, có quà tặng 
và giảm giá, nhưng người dân Hà Nội 
chỉ quan tâm đến giảm giá. Chính vì 
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vậy, họ rất quan tâm đến khuyến mại 
tại nơi bán (69%) và dịch vụ hậu mãi 
(57%), cao hơn nhiều so với mức 52% và 
34%  ở Tp. HCM (7). Người dân Hà Nội 
cũng có cái nhìn dài hạn trong tiêu 
dùng và họ sẵn sàng trả giá cao để mua 
được hàng hóa có chất lượng tốt. Một 
đặc điểm nữa là mặc dù thu nhập thấp 
hơn nhưng do quan tâm nhiều đến việc 
xây dựng hình ảnh cho những người 
xung quanh, người dân Hà Nội tỏ ra 
đam mê hàng hiệu hơn người  Tp. HCM 
(bảng 5).  

Đặc biệt với những hàng hóa có 
“badge value”, tức những hàng hóa giúp 
người tiêu dùng gây được ấn tượng với 
người khác hoặc tự tin hơn, 
mức độ quan tâm của người 
dân Hà Nội cũng cao hơn hẳn 
(bảng 6). 

Như vậy, Hà Nội sẽ là một 
thị trường tiềm năng to lớn cho 
hàng hóa chất lượng cao, hàng 
xa xỉ và hàng Việt Nam nếu các 
nhà sản xuất và doanh nghiệp phân 
phối biết đầu tư đúng mức. 

5. Kết luận 

Qua việc nghiên cứu hành vi tiêu 
dùng của người dân tại Hà Nội và Tp. 
HCM, chúng ta có thể nhận thấy tầm 
quan trọng của hành vi này trong đời 
sống của mỗi cá nhân cũng như trong 
định hướng cho các doanh nghiệp. Hầu 
hết các doanh nghiệp điều tra thị 
trường đều thuộc các tập đoàn nước 
ngoài và chưa nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam đặt mua dịch vụ này. Đây chính là 
một trong những lý do dẫn đến các 
doanh nghiệp phân phối nội địa đang 
mất dần thị trường vào tay các nhà 
phân phối nước ngoài.  

Thực tế qua các khảo sát nghiên cứu 

và những tổng kết, đánh giá ở trên, 
chúng tôi nhận thấy, người tiêu dùng đã 
có chuyển biến tích cực trong hành vi 
mua sắm, số người lựa chọn sử dụng 
hàng Việt gia tăng, người tiêu dùng cũng 
dần có sự so sánh về giá cả, chất lượng 
giữa hàng nội và hàng ngoại. Người tiêu 
dùng Hà Nội có xu hướng trung thành 
với hàng nội nhiều hơn. Nhưng để có thể 
tận dụng lợi thế này, bên cạnh việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, các nhà kinh 
doanh và các cơ quan chức năng ở Việt 
Nam nói chung và ở hai thành phố này 
nói riêng cần chú trọng hơn nữa đến việc 
nghiên cứu tìm hiểu hành vi tiêu dùng 
của người dân.  
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